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Giới thiệu Thể chế thống kê trung quốc 

“Luật Thống kê” quy định, Nhà nước 

xây dựng hệ thống thống kê thống nhất 

tập trung, thực hiện thể chế quản lý thống 

kê lãnh đạo thống nhất, phân cấp phụ 

trách. Cơ quan thống kê Chính phủ và cán 

bộ thống kê thực hiện một cách độc lập 

chức năng và quyền hạn về điều tra thống 

kê, báo cáo thống kê, giám đốc thống kê 

theo Luật định, mà không bị xâm phạm. 

Hệ thống thống kê của Chính phủ do hệ 

thống thống kê tổng hợp của Chính phủ và 

tổ chức thống kê của bộ ngành tạo nên. 

I. Hệ thống thống kê tổng hợp của 

Chính phủ 

Chính phủ bố trí cơ quan thống kê 

hoặc cán bộ thống kê từ trên xuống, tạo 

thành hệ thống thống kê tổng hợp của 

Chính phủ. Nhà nước thành lập Cục Thống 

kê Nhà nước, chính quyền các cấp từ 

huyện trở lên thành lập cơ quan thống kê 

độc lập, chính quyền xã, phường lập trạm 

thống kê hoặc cán bộ thống kê chuyên 

trách hoặc kiêm chức. Cục Thống kê Nhà 

nước còn thành lập Đội điều tra kinh tế-xã 

hội nông thôn, Đội điều kinh tế-xã hội thành 

thị và Đội điều tra xí nghiệp toàn quốc.  

Chức năng chủ yếu của hệ thống 

thống kê tổng hợp của Chính phủ bao gồm: 

- Xây dựng kế hoạch điều tra thống 

kê, bố trí, kiểm  tra thống kê và công tác 

hạch toán kinh tế quốc dân cả nước hoặc 

trong khu vực hành chính xác định. 

- Tổ chức thực hiện điều tra thống kê 

Nhà nước, điều tra thống kê địa phương, thu 

thập, xử lý và cung cấp tư liệu thống kê cả 

nước hoặc trong khu vực hành chính xác định. 

- Tiến hành phân tích thống kê tình 

hình phát triển kinh tế và xã hội, thực hiện 

giám đốc thống kê. 

- Quản lý và điều hoà xây dựng biểu 

mẫu báo cáo thống kê của các bộ ngành. 

Cơ quan thống kê địa phương, không 

chỉ thu thập, cung cấp số liệu thống kê 

cho cơ quan thống kê của Chính phủ, còn 

phải thu thập, cung cấp thông tin thống kê 

và gửi báo cáo phân tích thống kê cho 

chính quyền địa phương. 

II. Hệ thống thống kê bộ ngành 

Các bộ ngành thuộc Chính phủ và 

chính quyền địa phương các cấp, theo nhu 

cầu và nhiệm vụ thống kê, thành lập cơ 

quan thống kê hoặc bố trí cán bộ thống kê 

trong cơ quan có liên quan, hình thành 

thống kê bộ ngành. Chức năng chủ yếu 

của hệ thống này bao gồm: 

- Tổ chức, điều hoà công tác thống 

của bộ ngành, hoàn thành nhiệm vụ điều 

tra thống kê Nhà nước và điều tra thống 

kê địa phương, xây dựng và thực hiện kế 

hoạch điều tra thống kê của bộ ngành, thu 

thập, xử lý và cung cấp tư liệu thống kê; 

- Tiến hành phân tích thống kê và 

thực hiện giám đốc thống kê tình hình phát 

triển của bộ ngành và ngành nghề; Tổ 

chức, điều hoà công tác thống kê của các 

tổ chức xí nghiệp, sự nghiệp trong hệ 

thống quản lý của bộ ngành, quản lý biểu 

mẫu điều tra thống kê của bộ ngành. 

III. Quản lý và điều hoà công tác thống kê 

1. Quản lý và điều hoà nghiệp vụ   

Cục Thống kê Nhà nước phụ trách tổ 

chức và lãnh đạo điều hoà công tác thống 

kê cả nước và tính toán các chỉ tiêu kinh tế 
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tổng hợp. Đội điều tra kinh tế - xã hội nông 

thôn, Đội điều tra kinh tế - xã hội thành thị 

và Đội điều tra xí nghiệp trực thuộc Cục 

thống kê Nhà nước do Cục thống kê Nhà 

nước trực tiếp lãnh đạo. Cơ quan thống kê 

địa phương các cấp từ huyện trở lên, cán 

bộ thống kê chuyên trách hoặc nghiệp dư 

chính quyền xã phường phụ trách tổ chức 

lãnh đạo và điều hoà công tác thống kê và 

tính toán các chỉ tiêu thống kê kinh tế tổng 

hợp trong khu vực hành chính của mình; 

Họ chịu sự lãnh đạo song trùng của chính 

quyền cùng cấp và cơ quan thống kê cấp 

trên, về nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo của cơ 

quan thống kê cấp trên là chủ yếu. Cơ 

quan thống kê hoặc cán bộ phụ trách 

thống kê của bộ ngành trực thuộc Chính 

phủ và của cơ quan chính quyền địa 

phương các cấp, chịu sự chỉ đạo về nghiệp 

vụ của Cục thống kê Nhà nước hoặc của 

cơ quan thống kê địa phương cùng cấp. 

2. Quản lý nhân sự 

Biên chế sự nghiệp Nhà nước của cơ 

quan thống kê địa phương các cấp từ 

huyện trở lên do Cục Thống kê Nhà nước 

thống nhất thẩm tra phê chuẩn và quản lý, 

biên chế hành chính và biên chế sự 

nghiệp của các cơ quan thống kê địa 

phương từ cấp xã trở xuống do chính 

quyền địa phương thẩm  tra phê chuẩn. 

Cục trưởng, cục phó thống kê địa phương 

từ cấp huyện trở lên, do Đảng uỷ và chính 

quyền địa phương quản lý, cục thống kê 

cấp trên hỗ trợ quản lý. 

Biên chế và cán bộ của Đội điều tra 

kinh tế-xã hội nông thôn, Đội điều tra kinh 

tế-xã hội thành thị và Đội điều tra xí 

nghiệp do Cục Thống kê Nhà nước thống 

nhất quản lý, phân cấp phụ trách. Đội 

trưởng, đội phó Đội điều tra kinh tế-xã hội 

thành thị, nông thôn và xí nghiệp các tỉnh, 

thành phố do Cục Thống kê Nhà nước 

quản lý, cơ quan thống kê cùng cấp hỗ trợ 

quản lý, Đảng uỷ địa phương cùng cấp 

giám đốc quản lý. 

Biên chế và cán bộ của hệ thống 

thống kê bộ ngành do các bộ ngành tự 

quản lý. 

3. Quản lý kinh phí 

Kinh phí và biên chế sự nghiệp thống 

kê Nhà nước của cơ quan thống kê địa 

phương các cấp  do tài chính Trung ương 

cấp phát, Cục Thống kê Nhà nước thống 

nhất quản lý. Kinh phí hành chính của cơ 

quan thống kê địa phương các cấp  (từ xã 

trở xuống) do tài chính địa phương cấp trả, 

đầu tư xây dựng cơ bản do chính quyền 

địa phương bố trí. Kinh phí các khoản cho 

Đội điều tra kinh tế - xã hội nông thôn, 

thành thị và xí nghiệp do Cục Thống kê 

Nhà nước cấp trả. Kinh phí các khoản cho 

hệ thống thống kê bộ ngành do các bộ 

ngành tự quản lý. 

IV. Môi trường điều tra thống kê 

1. Tổ chức thống kê đơn vị xí nghiệp, sự 

nghiệp 

Đơn vị xí nghiệp, sự nghiệp căn cứ 

theo nhu cầu và nhiệm vụ để thành lập cơ 

quan thống kê. Có cơ quan thống kê 

thành lập độc lập, có cơ quan phụ thuộc 

trong cơ quan chức năng khác. Xí nghiệp 

loại nhỏ không có cán bộ thống kê chuyên 

trách hoặc kiêm nhiệm, thậm  chí một số 

xí nghiệp loại nhỏ còn không có người phụ 

trách thống kê tổng hợp. Một số cơ quan 

hoặc cán bộ này chịu sự chỉ đạo của của 

cơ quan thống kê địa phương sở tại hoặc 

trạm (cán bộ) thống kê phường xã. 

Cơ quan thống kê hoặc cán bộ thống 

kê của đơn vị xí nghiệp, sự nghiệp chấp 

hành chức năng thống kê tổng hợp của đơn 

vị. Chức năng chủ yếu của nó bao gồm: 
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- Tổ chức, điều hoà công tác thống kê 

của đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ điều tra 

thống kê của Nhà nước, địa phương và bộ 

ngành, thu thập, xử lý và cung cấp tư liệu 

thống kê; 

- Tiến hành phân tích thống kê tình 

hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị và 

thực hiện giám đốc thống kê; 

- Quản lý tư liệu thống kê của đơn vị, 

xây dựng chế độ kế toán thống kê hoàn 

chỉnh, đồng thời cùng với các cơ quan 

chức năng hoặc cán bộ liên quan xây 

dựng chế độ ghi chép ban đầu. 

2. Sự lãnh đạo của Chính phủ và hợp tác 

của công dân 

Sự lãnh đạo đối với công tác thống kê 

của Chính phủ, chủ yếu thể hiện trên một 

số mặt. Một là, thông qua pháp lệnh thống 

kê ban hành, duy trì sự ổn định và tính độc 

lập tương đối của cơ quan thống kê, bảo 

đảm cơ quan thống kê và cán bộ thống kê 

độc lập thực hiện được chức năng, quyền 

hạn thống kê. Hai là, hệ thống thống kê 

tổng hợp của Chính phủ và bộ ngành bảo 

đảm cung cấp kinh phí. Ba là, khi tổ chức 

điều tra toàn diện quy mô lớn và tiến hành 

cải cách lớn đối với chế độ thống kê, do 

Chính phủ điều hoà phối hợp với các bộ 

ngành liên quan thống nhất hành động, tổ 

chức và động viên đông đảo công dân và 

pháp nhân tích cực ủng hộ và phối hợp 

hoạt động điều tra thống kê của Chính phủ.  

Chính phủ thông qua truyền thanh, 

truyền hình, báo chí … phổ biến rộng rãi, 

tuyên truyền ý nghĩa và tác dụng quan 

trọng của công tác thống kê, phổ biến tri 

thức thống kê, tuyên truyền nghĩa vụ báo 

cáo tư liệu thống kê, trách nhiệm  của 

công dân và pháp nhân khi vi phạm Luật 

Thống kê, sự ủng hộ và hợp tác của đông 

đảo công dân và pháp nhân đối với công 

tác thống kê. 

                         Hàn Ngọc Lương  

(Nguồn: Thống kê Trung Quốc, Cục thống 

kê quốc gia Trung quốc xuất bản năm 2000 

MARC và hoạt động thông tin tư liệu ở Việt Nam 

                                                                                                              Nguyễn Thị Đông 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin 

vào hoạt động thông tin - thư viện đã dẫn 

tới sự ra đời của các khổ mẫu mô tả tài 

liệu mà máy tính có thể đọc được. Đó 

chính là biên mục đọc máy (MARC), nó 

cho phép máy tính lưu trữ, tìm kiếm và trao 

đổi các thông tin biên mục của các mục 

lục thư viện được tin học hóa.  

Hiện nay, trong xu thế toàn cầu hóa, 

vấn đề trao đổi thông tin giữa các quốc gia 

trên phạm vi toàn cầu đã trở lên cấp bách. 

Để có thể sử dụng chung nguồn tri thức 

của nhân loại, đòi hỏi phải có một MARC 

chung mang tiêu chuẩn quốc tế để xử lý, 

lưu trữ, khai thác và trao đổi thông tin 

không chỉ trên phạm vi một quốc gia, mà 

còn trên phạm vi toàn cầu.  

I. Khái niệm MARC  

MARC - Từ viết tắt của cụm từ tiếng 

Anh: Machine Readable Cataloging, có 

nghĩa là biên mục đọc được bằng máy. 

Khổ mẫu MARC là một mô tả dữ liệu có 

cấu trúc, dành riêng cho mô tả dữ liệu thư 

mục tư liệu. MARC bao gồm các chuẩn để 

trình bày, trao đổi và tìm kiếm thông tin thư 

mục và các thông tin có liên quan dưới 

dạng máy tính có thể đọc được giữa các tổ 

chức thông tin và thư viện.  

Cấu trúc của khổ mẫu MARC là cấu 

trúc biểu ghi chứa các thông tin sau: 




